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Xây dựng toán tử biên - miền cho một bài toán biên                                                          
đối với phương trình dạng song điều hoà 

    

       Lê Tùng Sơn (Trường ĐH Sư phạm- ĐH Thái Nguyên) 
 

1. Đặt vấn đề 

Một trong những phương pháp giải số mang tính hiệu quả cao đối với các bài toán biên 
của phương trình đạo hàm riêng cấp bốn là đưa chúng về một d#y các bài toán cấp hai và sử 
dụng các kết quả ®# có. Để làm được việc này, gần đây, một số nhà nghiên cứu như Abramov, 
Ulijanova [1], Đ.Q.á [2,3,5],… ®# áp dụng phương pháp toán tử biên hoặc toán tử biên – miền 
cho các bài toán đó. Các tính chất của toán tử cũng được xem xét, đánh giá, thông qua đó có thể 
kết luận được sự hội tụ của sơ đồ lặp của nghiệm xấp xỉ về nghiệm đúng của bài toán gốc. 

       Tiếp tục hướng nghiên cứu trên, chúng tôi xét bài toán     
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trong đó Ω là một miền giới nội trong Rn, n≥2, Γ là biên đủ trơn của Ω, Γ= Γ1∪Γ2,  γ  là 

pháp tuyến ngoài của Γ, ∆ là toán tử Laplace. Trước hết, chúng tôi đưa bài toán (1) – (4) về một 
phương trình toán tử, trên cơ sở đó, xây dựng một sơ đồ lặp cho bài toán gốc. 

2.  Đưa bài toán(1)-(4) về phương trình toán tử biên- miền 

Nếu đặt:        
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 và ký hiệu:                          0
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thì bài toán (1)-(4) được đưa về các bài toán: 
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ở đây: v, v0, ϕ  là chưa biết. Nếu tìm được v0, ϕ  , thì từ (8) ta  tìm được v,  tiếp tục giải 
(9), ta tìm được nghiệm u của bài toán (1)- (4). 
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 Để tìm v0, ϕ , ta xây dựng toán tử B được xác định như sau: 
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trong đó u  là  nghiệm của các bài toán: 

          Ω∈=∆ xv ,ϕ ,       (11) 
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Nếu đặt u = u1+u2, v = v1+v2 thì ta đưa được (8), (9) tới d#y các bài toán dưới đây: 

            Ω∈=∆ xfv ,2 ,               (13) 
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Từ các bài toán (13),(14) ta tìm được u2, v2 , từ (15), (16) và từ định nghĩa của B, ta có: 
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Nếu u là nghiệm của bài toán (1)-(4), thì u phải thoả m#n các điều kiện: 
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Vì vậy:  
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ta có phương trình của toán tử B:  
          Bω  =F .                                               (20) 

3. Xây dựng sơ đồ lặp cho bài toán (1) – (4) 

Nhờ phương trình (20), ta có thể xây dựng một sơ đồ lặp cho bài toán (1)- (4) như sau: 
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4. Tính xấp xỉ mới của v0 và ϕ  
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Cần chú ý rằng quá trình lặp (21)- (25) là thể hiện của sơ đồ lặp hai lớp dưới đây : 
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đối với phương trình toán tử (20), trong đó 1+kτ  là tham số lặp đủ nhỏ. (xem [4]). 

5. Kết luận 

 - §# xây dựng được một toán tử biên – miền và đưa bài toán gốc (1) – (4) về phương 
trình toán tử của nó. 

 - §# xây dựng được một sơ đồ lặp của nghiệm xấp xỉ của bài toán gốc thông qua phương 
trình toán tử. 

 - Nhờ các kết quả trên, trong thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ  xem xét các tính chất của 
toán tử B và sử dụng kĩ thuật ngoại suy theo tham số cho bài toán(1) – (4), qua đó có thể lựa 
chọn giá trị của tham số ngoại suy sao cho sơ đồ lặp (21)-(25) hội tụ về nghiệm đúng của bài 
toán gốc (1) – (4)� 

Summary 

Construction of  mixed  boundary- domain operator  
for a boundary value problem of  the biharmonic type equation 

                               By Le Tung Son 
In this paper, we propose a method for constructing of  mixed  boundary- domain operator for 

a boundary value problem of the biharmonic type equation and constructing an iterative process for 
it. It is based on the reduction the BVP for differential equations of degree four to BVP for 
equations of degree two. 
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